BGĐ. THƯ TÍN CORINTHIANS II
(CB# 12 Unicode)

-Tổng số Ñieåm toái ña 271.
-1 Điểm cho mỗi câu trả lời ĐÚNG.

-3 Điểm cho mỡi câu Học thuộc lòng.

Bài giải đáp nầy được cung cấp như một Bản Hướng Dẫn cho người chấm bài. Trong hầu hết các trường hợp, những câu trả lời phải được xét đoán trên căn bản “Nội dung” hơn là “Từ Ngữ Chuyên biệt”. Để làm Tài liệu dẫn giải hay phụ chiếu, tốt hơn nên dùng Bản dịch “King James Version” (KJV) “New International Version” (NIV) hoặc các Bản dịch Kinh Thánh thông dụng khác tùy theo ngôn ngữ của Quí vị.
CHƯƠNG 1:
1 . Phao-loâ (Timoâtheâ)
2 . Cha hay thương xót; ĐCT ban mọi sự yên ủi.
3 . Chúng ta cũng có thể yên ủi kẻ khác trong mọi cơn hoạn nạn họ gặp.

4 . Sự yên ủi của chúng tôi bởi Đấng Christ.
5 . Cho người khác được yên ủi và được rỗi.

6 . Đã bị đè nén quá chừng, quá sức mình, đến nỗi không còn chút hy vọng sống sót nào nữa.
7 . Để ông không còn cậy nơi chính mình, nhưng nương cậy nơi ĐCT
8 . Cứu.

9 . Nhờ lời cầu nguyện.
10 . Với tấm lòng thánh sạch và thật thà đến từ ĐCT.
11 . Đều là phải trong Ngài cả, bởi Ngài chúng tôi nói A-men.
12 . Và ban Đức Thánh linh trong lòng.

13 . Vì dung thứ họ.
CHƯƠNG 2:
1 . Khiến anh em buồn phiền, nên ông quyết định không trở lại.

2 . Vui.
3 . Để họ biết rõ tình yêu thương sâu đậm ông dành cho họ.

4 . Hầu cho người khỏi bị buồn rầu sa ngã vì sự buồn rầu quá lớn.
5 . Hãy bày tỏ lòng yêu thương.

6 . Để thử xem họ có vâng lời trong mọi việc không.
7 . Sa taên.

8 . Phao lô chẳng được an lòng vì chưa gặp Tít ở đó.
9 . Trong Đấng Christ.
10 . Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn.
11 . Mùi của sự sống.

12 . Mùi của sự chết.

CHƯƠNG 3:
1 . Bằng Thánh linh của ĐCT hằng sống.
2 . Trên bản thịt tức là trên lòng.
3 . Do ÑCT ban.
4 . Cho cheát.

5 . Làm cho sống.

6 . Đã là vinh hiển lắm.
7 . Chức vụ của Thánh linh.

8 . Sự định tội và sự công bình.

9 . Trong Đấng Christ.
10 . Khi họ trở lại cùng Chúa.

11 . Sự tự do.

12 . Chúng ta được biến đổi theo hình ảnh Ngài.

CHƯƠNG 4:
1 . Tỏ bày lẽ thật.

2 . Kẻ hư mất.

3 . Chúa đời nầy.

4 . Không cho họ thấy sự vinh hiển chói lói của Tin lành Đấng Christ.
5 . Vua chúa của thế gian nầy.
6 . Tôi tớ của anh chị em.

7 . Để ban cho sự hiểu biết về vinh hiển ĐCT trên mặt Đức Chúa Jêsus Christ.
8 . Trong những bình đất.

9 . Bối rối hay tuyệt vọng.

10 . Sự sống của Đức Chúa Jêsus .
11 . Sự sống hành động trong anh chị em.

12 . Chúng ta sẽ được sống lại.

13 . Cứ đổi mới càng ngày càng hơn.
14 . Sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên.

15 . Chỉ là tạm thời.

16 . Đời đời không cùng.
CHƯƠNG 5:
1 . Nhà đời đời không phải bởi tay người làm ra.

2 . Nhà trên trời.

3 . Bị sự sống nuốt đi.
4 . Đức Chúa Trời.

5 . Ở trong thân thể.

6 . Muốn lìa bỏ thân thể nầy để ở cùng Chúa.

7 . Bởi đức tin.
8 . Làm hết sức để được đẹp lòng Chúa.

9 . Tòa án Đấng Christ.
10 . Thuyết phục người ta tin.

11 . Cùng những kẻ chỉ khoe mình về bề ngoài mà không về sự trong lòng.
12 . Tình yêu thương của Đấng Christ.
13 . Để tất cả sống cho Đấng đã chết và sống lại cho mình.
14 . Theo xác thịt.

15 . Những sự củ đã qua đi, mọi sự đều trở nên mói.
16 . Vậy nếu có ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mói, những sự củ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.
17 . Được hòa thuận lại với Ngài.

18 . Chức vụ hòa giải

19 . Khâm sai của Đấng Christ.
20 . Hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của ĐCT.
CHƯƠNG 6:
1 . Hiện nay.

2 . Hầu cho chức vụ mình khỏi bị người ta chỉ trích.

3 . Hết sức kiên trì.      
4 . Chịu hoạn nạn.    
5 . Bị thiếu thốn.    
6 .  Bị khốn khổ.
7 . Bị đánh đập.      
8 . Giam cầm.             
9 . Quấy rối.          
10 . Làm việc nhọc nhằn.
11 . Mất ngũ          
12 . Nhịn ăn uống.
13 . Thanh sạch.    
14 . Thông biết          
15 . Khoan nhẫn.     
16 . Nhân từ.
17 . Bởi Đức Thánh linh.    
18 . Lòng yêu thương thật tình.  
19 . Lờ chân thật.
20 . Quyền phép của ĐCT. 
21 . Cầm những khí giới công bình.

22 . Làm cho nhiều người giàu có.
23 . Đầu đủ mọi sự.

24 . Công bình với gian ác không hội hiệp nhau được.

25 . Ánh sáng và bóng tối không thông đồng nhau được.

26 . Những người tin Đức Chúa Jêsus Christ.
27 . Phải ra khỏi , phân rẽ khỏi.
28 . Con trai, con gái.

CHƯƠNG 7:
1 . Những điều ô uế về phần thân thể lẫn tâm linh.
2 . Làm cho trọn việc nên thánh của chúng ta.

3 . Chẳng làm hại ai.    
4 . Chẳng lừa dối ai.     
5 . Thủ lợi ai.
6 . Vui mừng quá bội.

7 . Ngoài thỉ có sự chiến trận, trong có sự lo sợ.
8 . Đưa Tít đến thăm.

9 . Ao ước, khóc lóc và có lòng sốt sắng đối với ông.
10 . Sanh ra sự hối cải, dẫn đến sự cứu rỗi linh hồn.

11 . Sanh ra sự chết.

12 . Sự ân cần.     
13 . Cố gắng thanh minh.     
14 . Buồn giận.       
15 . Sợ sệt.
16 . Mong đợi.     
17 . Nôn nả.       
18 . Trách phạt.
19 . Để chứng tỏ lòng yêu thương chân thật của anh em.

20 . Sự vâng lời của anh em.

21 . Cách sợ sệt run rẩy.

22 . Có thể tin cậy họ trong mọi sự.

CHƯƠNG 8:
1 . Ân sủng của ĐCT.
2 . Tràn vui mừng.

3 . Cơn rất nghèo khó.

4 . Vượt quá khả năng.
5 . Nhân và dùng nó cứu giúp các thánh đồ.

6 . Đã dâng chính mình cho Chúa và cho các Trưởng lão.

7 . Làm trọn việc nhân đức nầy.

8 . Đức tin.      
9 . Lời nói.       
10 . Kiến thức.       
11 . Soát saéng.      
12 . Tình yeâu.
13 . Sự thành thực của lòng yêu thương.

14 . Hầu cho chúng ta được trở nên giàu có.
15 . Làm trọn lời hứa.

16 . Theo điều mình có.

17 . Sự bằng nhau.

18 . Trước mặt Chúa.              
19 . Trước mặt người ta.
20 . Bạn và bạn dồng lao.

21 . Chúng cớ của sự yêu thương mình.

CHƯƠNG 9:
1 . Gặt ít.

2 . Gặt nhiều.

3 . Cách vui lòng.

4 . Hầu cho rời rộng để làm mọi việc lành.
5 . Bánh để nuôi mình.         
6 . Làm cho hạt giống chúng ta ra nhiều.

7 .  Thêm nhiều trái của sự công bình.
8 . Cứu trợ các thánh đồ đang thiếu thốn.

9 . Xui nhiều người tạ ơn ĐCT.
10 . Vâng phục trong việc làm chứng Phúc âm của Đấng Christ.
11 . Lòng rộng rãi về sự bố thí.
CHƯƠNG 10:
1 . Nhu mì và nhân từ của Đấng Christ.
2 . Ăn ở theo xác thịt.

3 . Không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của ĐCT.
4 . Vả, những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến đấu không phải thuộc về xác thịt đâu  

     bèn là bởi quyền năng của ĐCT có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy.
5 . Bị đánh đổ.
6 . Vâng phục Đấng Christ.
7 . Phao lô cũng thuộc về Đấng Christ.
8 . Gây dựng anh chị em.

9 . Nặng lời và bạo mạnh.
10 . Yếu đuối.

11 . Không có giá gì.

12 . Bằng việc làm của ông.

13 . Họ tỏ ra ít trí khôn.
14 . Truyền Tin lành ra các xứ xa hơn.

15 . Kẻ nào được Chúa khen.

CHƯƠNG 11:
1 . Như người trinh nữ tinh sạch.
2 . Ý tưởng họ hư đi mà dời đổi lòng thật thà tinh sạch đối với Đấng Christ.
3 . Ông cũng chẳng thua kém các Sứ đồ đáng tôn trọng khác.
4 . Một cách nhưng không.

5 . Nhận lương của Hội Thánh khác.

6 . Anh chị em ở xứ Ma-xê-đoan.
7 . Mạo chức vụ Sứ đồ của Đấng Christ.
8 . Thiên sứ sáng láng.
9 . Mạo làm kẻ giúp việc công bình.

10 . Sẽ y theo việc họ làm.
11 . Những kẽ dại dột

12 . Bị áp chế.    
13 . Bị nuốt sống.    
14 . Bị cướp bóc.      
15 . Tự cao.    
16 . Và lên mặt.  
17 . Người Hê-bơ-rơ.              
18 . Người Israel.            
19 . Dòng dõi Áp-ra-ham.
20 . Kẻ hầu việc Đấng Christ.             
21 . Đã chịu khó nhọc nhiều hơn. 
22. Đòn vọt.              
23. Tù rạc.
24 . 5 lần.
25 . 39 Roi.
26 .3 lần.
27 . Nguy trên sông bến.       
28 . Trộm cướp       
29 . Giữa dân mình và dân ngoại.
30 . Trong thành và trong đồng vắng.            
31 . Trên biển.
32 . Với anh em giả dối.

33 . Chịu khó chịu nhọc.       
34 .Thức đêm.         
35 . Đói khát.

36 . Nhịn ăn.                   
37 . Chịu lạnh và lõa lồ.

38 . Phải lo lắng về hết thảy các Hội Thánh.

39 . Sự yếu đuối của ông.

40 . Ông được dòng từ cửa sổ xuống, bằng một cái giỏ.

CHƯƠNG 12:
1 .  Ông được đem lên đến từng trời thứ 3 (Hoặc trong thân thể hoặc ngoài thân thể).
2 . Paradise.
3 . Sự yếu đuối của ông.

4 . Bởi sự cao trọng cả thể của những sự tỏ ra ấy.
5 . Cho một cái dầm xóc vào thịt ông.
6 . 3 lần.
7 . Ân điển ta đủ cho ngươi rồi.
8 . Hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong ông.
9 . Vì khi ông yếu đuôi. ấy là lúc ông mạnh mẽ.
10 . Khen ngợi hoặc tự khoe mình.

11 . Sự nhịn nhục mọi đàng.      
12 . Dấu lạ.     
13 . Các sự khác thường.     
14 .Phép lạ.
15 . Phao lô đã không làm phiền lụy họ.

16 . Chứa của quý cho con cái thì hơn.

17 . Tiêu phí của cải và chính mình ông vì linh hồn họ.
18 . Vì sự gây dựng họ.

19 . Cãi vã.       
20 . Ghen ghét.        
21 . Nóng giận.        
22 . Ích kỷ.        
23. Nói xấu.
24 . Ngồi lê đôi mách.        
25 . Kiêu căng.             
26 . Hỗn loạn.
27 . Lòng yêu thương.                
28 . Sự vui mừng.        
29 . Bình an.
30 . Nhịn nhục.                 
31 . Nhân từ.                
32 . Hiền lành.

33 . Trung tín.                  
34 . Mềm mại.             
35 . Tiết độ.

36 . Hạ mình xuống giữa họ.
CHƯƠNG 13:
1 . Nếu ông lại đến thì chẳng dung thứ chi hết.

2 . Đấng Christ phán bởi ông.
3 . Ngài sống bởi quyền phép ĐCT.
4 . Xem mình có Đức tin chăng.

5 . Không đáng bị bỏ (Không hội đủ tiêu chuẩn)

6 . Ông không đáng bị bỏ.

7 . Không làm việc ác nào.

8 . Lẽ thật.

9 . Được trọn vẹn.

10 . Để gây dựng hơn là hủy diệt.

11 . Khá theo đến sự trọn lành.  
12 . Khuyến khích nhau.  
13 .Đoàn kết.  
14 . Hòa thuận.
15 . Ơn của Đức Chúa Jêsus Christ.
16 . Sự yêu thương của ĐCT.
17 . Sự thông công của Đức hánh linh.
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